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Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Năm báo cáo: 

 Năm 2011
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tên giao dịch quốc tế là Haiha Confectionery Joint-Stock Company (HAIHACO). Công ty được thành lập ngày 25/12/1960, hơn 50 năm phấn đấu và trưởng thành, từ một xưởng làm nước chấm và magi đã trở thành một trong những nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam với trên 1.200 CBCNV, gồm 7 phòng ban, 05 xí nghiệp thành viên đặt tại Hà Nội, Việt trì, Nam Định và các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng.

Tháng 01/2004: Công ty đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần với Vốn điều lệ ban đầu là 36,5 tỷ đồng, trong đó 51% vốn của nhà nước, 49% vốn của người lao động. Ngày 09/12/2004 Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) ra quyết định chuyển giao phần vốn của Nhà nước tại Công ty cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam quản lý.

Công ty được chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 312/QĐ-TTGDHN ngày 08/11/2007 của Giám đốc trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và đã chính thức giao dịch từ ngày 20/11/2007. 

Tháng 05/2011, Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ lên 82,125 tỷ đồng.

2. Quá trình phát triển

· Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính bao gồm:

+ Sản xuất, kinh doanh bánh kẹo và chế biến thực phẩm;

+ Kinh doanh xuất nhập khẩu: nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, sản phẩm chuyên ngành, hàng hoá tiêu dùng và các sản phẩm hàng hoá khác;

+ Đầu tư xây dựng, cho thuê văn phòng, nhà ở, trung tâm thương mại;

- Tình hình hoạt động: Năm 2011 do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước nên nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm bánh kẹo giảm sút, một số vật tư đầu vào vẫn giữ ở mức cao. Mặt khác chính sách thắt chặt tín dụng để chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của chính phủ đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Nhưng nhờ sự quan tâm dặc biệt đến chất lượng sản phẩm, đầu tư đổi mới công nghệ trên cơ sở tận dụng các dây chuyền sẵn có, Công ty đã tạo ra các dòng sản phẩm mới có chất lượng mang lại hiệu quả kinh tế. Sản lượng xuất khẩu của Công ty tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Chính vì vậy Công ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
3. Định hướng phát triển
Để bảo đảm sự phát triển bền vững, Công ty phải không ngừng mở rộng và xây dựng phát triển theo hướng đa ngành, phù hợp với sự phát triển của cơ chế thị trường theo định hướng của Nhà nước, bảo đảm lợi ích hài hoà của Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động và nhà đầu tư. Cụ thể:

· Đẩy mạnh công tác nghiên cứu đầu tư phát triển sản phẩm mới, cải tiến mẫu mã bao bì. Đầu tư mạnh vào các sản phẩm thời vụ như bánh trung thu, các sản phẩm tại hệ thống Bakerry...Năm 2012 công ty chủ trương đầu tư đổi mới công nghệ tập trung nghiên cứu và sản xuất các dòng bánh cookie, cracker và trứng sữa cao cấp nhằm phục vụ thị trường.

· Tiếp tục nghiên cứu để hợp lý hoá quá trình sản xuất, nghiên cứu bổ sung các thiết bị tự động để giảm thiểu lao động thủ công nhằm tăng năng suất lao động tiết kiệm tiêu hao nguyên vật liệu nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng  cạnh tranh của doanh nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

· Tập trung sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh, chiếu ưu thế trên thị trường, các sản phẩm có giá trị cao, lợi nhuận lớn, có khả năng cạnh tranh tốt. 

· Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, xúc tiến thương mại, mở thêm các thị trường xuất khẩu mới, ổn định thị trường cũ. Tăng cường tham gia các hội chợ tại các nước trong khu vực để tìm kiếm bạn hàng mới. Phấn đấu đạt kim ngạch XK năm 2012 là 1,5 triệu USD

· Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và các chỉ tiêu quan trọng khác. Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng như mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thực hiện đúng theo yêu cầu của hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9001: 2008. 

· Xúc tiến các hoạt động xây dựng thương hiệu và các nhãn hiệu sản phẩm để giữ vững vị trí của doanh nghiệp trên thị trường: từ các bộ phận thiết kế sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất, bán hàng, tiếp thị sẽ phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong vấn đề xây dựng thương hiệu.

· Tiếp tục củng cố nhân lực cho bộ phận bán hàng nhằm từng bước chuyên nghiệp hoá và nâng cao hiệu quả của bộ phận bán hàng, xây dựng và phát triển hệ thống kênh phân phân phối sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường .

· Mở rộng tiêu thụ tại các thị trường mà sản phẩm của Công ty tiêu thụ còn yếu so với tiềm năng. Đặc biệt là thị trường các tỉnh phía Nam .

· Triển khai Dự án di dời và đầu tư xây dựng mới nhà máy tại KCN VSIP (Bắc Ninh) theo đúng tiến độ.

· Có kế hoạch đào tạo nhân sự bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý Nhà máy mới tại KCN đảm bảo cho nhà máy hoạt động ổn định khi đưa vào sản xuất. 
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Sản phẩm bánh tươi của Công ty

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

· Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm và tình hình thực hiện so với kế hoạch.
· Doanh thu: 641 tỷ đồng đạt 114,4% kế hoạch đề ra.
· Lợi nhuận trước thuế: 27 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch.
· Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ là: 32,8%

· Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên doanh thu là: 4,21%

· Các khoản trích nộp ngân sách 32,3 tỷ đồng.

· Thu nhập bình quân của CBCNV là: 4,86 triệu đồng/người/tháng, đạt 120% so với cùng kỳ năm trước.

· Cổ tức năm 2011: 15% trên vốn điều lệ 82,125 tỷ đồng 

· Những thay đổi chủ yếu trong năm:

· Về đầu tư: Tổng giá trị thực hiện đầu tư 62,85 tỷ đồng, chỉ đạt 62,2% so với kế hoạch 101 tỷ đồng. Trong năm 2011, do tình hình bất động sản suy thoái nên nhà đầu tư được Công ty lựa chọn đã từ chối thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư khai thác khu đất tại 25 Trương Định, HN. Vì vậy, tiến độ xây dựng nhà máy mới tại KCN cũng như các hạng mục đầu tư cho nhà máy mới sẽ đẩy lùi sang các năm sau. Tháng 10/2011, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định tổ chức đấu thầu để tìm kiếm lựa chọn đối tác mới cho dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 25 Trương Định. Kết quả đấu thầu đã lựa chọn được nhà thầu là Liên danh CTCP hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên xây lắp nhà là nhà đầu tư mới để thực hiện dự án trên. 

Hiện nay, Công ty đã thực hiện được một số gói thầu như: Tư vấn lập dự án và Thiết kế cơ sở dự án di dời, đầu tư xây dựng mới Nhà máy BKHH tại KCN VSIP Bắc Ninh; Đầu tư máy gói kẹo que; Khoan khảo sát địa chất phục vụ bản vẽ thiết kế thi công công trình.
· Về lao động và tiền lương: Đảm bảo thu nhập cho CNVCLĐ với mức bình quân năm 2011 là 4,86 triệu đồng/người/tháng, tăng 20% so với năm 2010. Công ty tiếp tục thực hiện quy chế trả lương theo sản phẩm và vị trí công việc; Quân tâm đến đội ngũ trí thức, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đảm bảo chính sách, chế độ và thù lao hợp lý theo cơ chế thị trường.
· Các nhân tố rủi ro

· Ngành bánh kẹo là ngành mang tính cạnh tranh cao. Đặc biệt trong xu thế hội nhập với nền kinh tế thế giới như ngày nay thì sự cạnh tranh đó diễn ra ngày càng gay gắt. Mặt khác, bánh kẹo không phải là nhu cầu thiết yếu của con người nên mức tiêu dùng sản phẩm bánh kẹo phụ thuộc nhiều vào tình hình thu nhập của người dân. Vì vậy mà các sản phẩm bánh kẹo của Hải Hà muốn thâm nhập thị trường sẽ chịu áp lực lớn trong việc vừa phải đảm bảo chất lượng tốt đồng thời phải đa dạng chủng loại, mẫu mã, hương vị cho phù hợp với thị hiếu của từng đối tượng khách hàng.
· Một số nguyên liệu được nhập khẩu nên sự biến động về tỷ giá cũng sẽ ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, phần lớn máy móc của Công ty đều được nhập từ nước ngoài do vậy những dự án đầu tư mới của Công ty cũng phải gánh chịu những biến động về tỷ giá.
· Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỉ trọng lớn khoảng 65% - 70% giá thành sản phẩm, do đó việc biến động giá nguyên vật liệu sẽ gây bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm.
· Hiện nay những pháp lệnh, quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như sự quản lý của Nhà nước và các cơ quan ban ngành đối với ngành sản xuất bánh kẹo còn lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ. Việc thi hành của các cơ quan chức năng không thể triệt để nên trên thị trường vẫn còn lưu thông một lượng không nhỏ hàng giả, hàng nhái, hàng khôg rõ nhãn mác, hàng kém phẩm chất, hàng quá hạn sử dụng, đã ảnh hưởng lớn tới uy tín của những thương hiệu nổi tiếng.
· Trong các năm tới, Công ty tiếp tục triển khai Dự án di dời và đầu tư xây dựng mới nhà máy tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, đầu tư máy móc thiết bị sẽ làm tăng chi phí khấu hao, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
· Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:
Triển vọng phát triển:

Trong những năm gần đây, ngành bánh kẹo Việt Nam đã có những bước phát triển khá ổn định. HAIHACO sở hữu một trong những thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, sản phẩm Bánh kẹo Hải Hà liên tục được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”

Thương hiệu HAIHACO đã được đăng ký sở hữu bảo hộ công nghiệp tại Việt Nam và một số nước như: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia, Nga, Singapore…

Nhiều sản phẩm của HAIHACO chiếm lĩnh thị trường từ khi mới xuất hiện, có hương vị thơm ngon đặc trưng như kẹo chew, kẹo mềm, kẹo jelly. Công ty đặc biệt chú trọng đến công nghệ và vấn đề bảo hộ độc quyền cho các dòng sản phẩm như Chew Hải Hà, Haihapop, Miniwaf, Chip Hải Hà, Snack Mimi và dòng sản phẩm bánh cao cấp Long pie… khiến lĩnh vực sản xuất bánh kẹo của HAIHACO có ưu thế vượt trội.


Sản phẩm của HAIHACO rất đa dạng về kiểu dáng và phong phú về chủng loại đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Có những sản phẩm mang hương vị hoa quả nhiệt đới như Nho đen, Dâu, Cam, Chanh..., có những sản phẩm mang hương vị sang trọng như Chew cà phê, Chew caramen, Sô cô la..., lại có những sản phẩm mang hương vị đồng quê như Chew Taro, Chew đậu đỏ, Cốm... Mặt khác các sản phẩm Bánh kẹo Hải Hà luôn luôn có chất lượng đồng đều, ổn định nên được người tiêu dùng, đặc biệt là ở miền Bắc rất ưa chuộng. Thị phần của HAIHACO ở thị trường này rất lớn.

Quan hệ liên kết với các nhà sản xuất nguyên liệu trong và ngoài nước đảm bảo nên ổn định nguồn nguyên liệu và giảm chi phí tiêu hao nguyên liệu.

Kế hoạch trong tương lai

· Triển khai Dự án di dời và đầu tư xây dựng mới nhà máy tại KCN đảm bảo tiến độ.
· Thực hiện đàm phán với đối tác hợp tác đầu tư mới là Liên danh Công ty cổ phần hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và Công ty TNHHMTV xây lắp nhà về việc chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất 25 Trương Định sau khi Công ty di dời.
· Hoàn thành các thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
· Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, mở thêm các thị trường xuất khẩu mới. Tiếp tục mở rộng tiêu thụ tại các thị trường mà sản phẩm của Công ty tiêu thụ còn yếu so với tiềm năng.
· Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ, thực hiện đúng theo yêu cầu của hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9001:2008.

· Đẩy mạnh công tác nghiên cứu đầu tư phát triển sản phẩm mới, cải tiến mẫu mã bao bì. Đầu tư mạnh vào các sản phẩm thời vụ như bánh trung thu, các sản phẩm tại hệ thống Bakery. Tiếp tục nghiên cứu tạo ra những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và hướng đến xuất khẩu, liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhằm đưa HAIHACO trở thành một thương hiệu mạnh trong nước và khu vực.
· Xúc tiến các hoạt động xây dựng thương hiệu và các nhãn hiệu sản phẩm để giữ vững vị trí của doanh nghiệp trên thị trường.

· Công ty sẽ không ngừng cải thiện điều kiện việc làm và các chế độ phúc lợi cho người lao động. Duy trì sản xuất ổn định và phát triển, phấn đấu đạt mức tăng trưởng các chỉ tiêu tài chính từ 5 đến 10% cho các năm tiếp theo.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2011:

· Kết quả các chỉ tiêu tài chính năm 2011 đạt được như sau:
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(%) (%)

I

Về cơ cấu tài sản, nguồn vốn

Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản 60,03 69,92

Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản 39,97 30,08

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 37,98 43,06

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 62,02 56,94

II

Về tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu thuần 3,18 3,58

Tỷ suất LN sau thuế/tổng tài sản 7,02 8,43

Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ 24,66 34,54


- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Tăng vốn Điều lệ từ 54,75 tỷ đồng lên 82,125 tỷ đồng
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

+ Cổ phiếu thường: 
8.212.500

+ Cổ phiếu ưu đãi: 
0

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

+ Cổ phiếu thường: 
8.212.500

+ Cổ phiếu ưu đãi: 
0

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: Không có

- Cổ tức năm 2011: 15% (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2011 là năm có nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế trong nước và thế giới, tình hình lạm phát, lãi suất ngân hàng còn cao, nhưng do có sự chủ động điều tiết giá bán hợp lý trong từng giai đoạn và tiến hành chính sách triệt để tiết kiệm trong các khâu của quá trình sản xuất nhằm giảm chi phí đầu vào, Công ty vẫn đảm bảo vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

	Chỉ tiêu
	M số
	Năm 2010
	Năm 2011

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	530.850.690.472
	   641.069.677.618 

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	3.265.112.540
	        3.850.138.498 

	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	10
	527.585.577.932
	 637.219.539.120 

	4. Giá vốn hàng bán
	11
	448.786.333.909
	   544.347.917.672 

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	20
	78.799.194.023
	      92.871.621.448 

	6. Doanh thu  hoạt động tài chính 
	21
	1.222.579.085
	        2.227.370.289 

	7. Chi phí tài chính
	22
	86.377.131
	           304.204.717 

	 - Chi phí lãi vay
	
	
	           304.204.717 

	8. Chi phí bán hàng
	24
	28.641.477.215
	      35.972.952.019 

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	27.696.254.595
	      35.196.332.517 

	10. Lợi nhuận thuần (lỗ) từ HĐKD 
	30
	23.597.664.167
	      23.625.502.484 

	11. Thu nhập khác
	31
	2.460.607.796
	        6.108.350.569 

	12. Chi phí khác
	32
	847.454.272
	        2.732.823.818 

	13. Lợi nhuận khác
	40
	1.613.153.524
	        3.375.526.751 

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	50
	25.210.817.691
	      27.001.029.235 

	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
	51
	6.317.361.489
	        6.861.793.003 

	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	52
	(14.657.067)
	         (111.535.693)

	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN
	60
	18.908.113.269
	      20.250.771.925 

	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	70
	3.454
	                      2.774 


3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

* Về đầu tư: 

· Công ty đã hoàn tất việc trả tiền thuê đất tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh. 

· HĐQT công ty đã có quyết định phê duyệt Dự án di dời, đầu tư xây dựng mới nhà máy bánh kẹo Hải Hà tại khu công nghiệp VSIP - Bắc Ninh.

(Tuy nhiên do tình hình bất động sản suy thoái nhà đầu tư được lựa chọn là Megastar Land đã từ chối thực hiện Dự án hợp tác đầu tư khai thác khu đất tại 25 Trương Định (tháng 09 năm 2011). Vì vậy, dự án 25 Trương Định bị chậm tiến độ nên chưa có nguồn kinh phí để thực hiện Dự án di dời, đầu tư xây dựng mới nhà máy bánh kẹo Hải Hà tại VSIP Bắc Ninh nên tiến độ của Dự án này sẽ bị đẩy lùi sang các năm sau.)
· Công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất bánh cookie trứng sữa tại Nhà máy bánh kẹo Hải Hà 2 tại Nam định.

· Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 03/2012 công ty đã tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư  mới cho dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 25 Trương Định. Kết quả đấu thầu đã lựa chọn được nhà thầu là “Liên danh CTCP hỗ trợ tài năng trẻ Việt nam và Công ty TNHH một thành viên xây lắp nhà” tham gia thực hiện Dự án trên. Hiện tại công ty đang tiến hành thương thảo hoàn thiện hợp đồng hợp tác đầu tư.
* Chiến lược sản phẩm: Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, giảm sản lượng của các dòng sản phẩm thông thường lợi nhuận thấp để tập trung phát triển các dòng sản phẩm cao cấp đặc biệt là dòng sản phẩm bánh để nâng cao thị phần như dòng bánh cookie, cracker, wafer... Tiếp tục đa dạng hóa, cải tiến nâng cao chất lượng của các sản phẩm trên các dây chuyền bánh mềm, Bánh kem xốp, bánh xốp cuộn, dây chuyền kẹo cao cấp như “chew Hải Hà”, Kẹo jelly.
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           Dây chuyền sản xuất bánh mềm cao cấp 

* Công tác tiêu thụ và thị trường::

· Công ty đã có nhiều biện pháp nhằm cải tiến quy cách đóng gói, thay đổi mẫu mã bao bì để tăng sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng. Có nhiều chính sách, chương trình bán hàng giới thiệu các dòng sản phẩm mới như cookie trứng sữa, cracker... giúp cho sản phẩm mới thâm nhập nhanh chóng vào thị trường mang lại doanh số ổn định và có xu hướng tăng trưởng thay thế các sản phẩm cũ.
Một số sản phẩm mới của Công ty
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            Bánh Pastry  vừng điều
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    Bánh mặn Coolte vừng dừa
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        Bánh Sozoll trứng sữa                     


	


· Đẩy mạnh công tác bán hàng, tập trung vào các mặt hàng chiến lược của Công ty, tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị đối với những mặt hàng mới. 

· Đầu tư cho công tác quảng cáo tiếp thị nhằm nâng cao thương hiệu HAIHACO trên thị trường. Củng cố nhân lực cho bộ phận bán hàng nhằm từng bước chuyên nghiệp hoá và nâng cao hiệu quả của bộ phận bán hàng, xây dựng và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường .

· Tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm mang tính thời vụ nhưng có hiệu quả cao trong các dịp lễ tết như bánh trung thu, bánh kẹo hộp, mứt tết.

· Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại những thị trường mà sản phẩm của công ty tiêu thụ còn yếu, đặc biệt là các tỉnh phía Nam.

· Tình hình xuất khẩu hàng hóa: Trong năm 2011, xuất khẩu của HAIHACO đã có sự tăng trưởng rõ rệt, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.326.000 USD bằng 150,8 % so với năm trước. Công ty đã triển khai được một số thị trường mới, ổn định và có triển vọng phát triển. Công tác xuất khẩu tăng trưởng tốt nhờ việc tăng  cường nhân sự cho bộ phận xuất khẩu, mở thêm các thị trường xuất khẩu mới và tăng được nhiều mặt hàng xuất khẩu mới, tham gia các hội chợ thương mại ở nước ngoài.

* Về chính sách đối với người lao động:

· Tiếp tục áp dụng phương án trả lương theo thực tế công việc được giao, đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, vị trí công việc, giảm bớt hiện tượng chảy máu chất xám và thu hút được nhân lực có trình độ cao. 

· Thực hiện chế độ phụ cấp kỹ thuật cho công nhân kỹ thuật lành nghề tại các đơn vị nhằm khuyến khích lao động kỹ thuật có tay nghề cao gắn bó làm việc lâu dài tại Công ty.

· Hợp lý hoá khâu sử dụng lao động, bố trí kế hoạch sản xuất dự trữ hợp lý nhằm hạn chế phải tuyển lao động thời vụ dịp cuối năm.

· Tổng số lao động cuối kỳ: 1258 người

· Thu nhập bình quân:  4.866.000 đồng/người/tháng 

· Chính sách đào tạo: Công ty thường xuyên tiến hành các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động. Quỹ đào tạo năm 2011 là 290 triệu đồng.

· Ngoài các chính sách trên, các chính sách khác cho cán bộ công nhân viên được áp dụng theo đúng Luật lao động.  
* VÒ tài chÝnh:
· Hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ 54,75 tỷ đồng lên 82,125 tỷ đồng. Công ty đã chính thức tăng vốn từ tháng 05 năm 2011 và đã niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm từ tháng 7/2011 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
IV. Báo cáo Tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán (đính kèm theo trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà - được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Phú)

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập:
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán An Phú
· Ý kiến kiểm toán độc lập:
Cơ sở ý kiến

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán xác minh cho các số liệu và các thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được thực hiện dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, trên cơ sở đánh giá rủi ro liên quan đến các sai sót trọng yếu phản ánh trên báo cáo tài chính, do các gian lận hoặc sai sót. Trong quá trình đánh giá rủi ro, kiểm toán viên cũng xem xét các thủ tục kiểm soát do Ban Giám đốc thực hiện nhằm lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý để thiết kế các thủ tục kiểm toán thích hợp trong từng trường hợp mà không nhằm đưa ra ý kiến nhận xét về tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá về việc trình bày các thông tin trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.
- Ý kiến của kiểm toán viên :

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
2. Kiểm toán nội bộ: Hiện nay Công ty chưa  có bộ phận kiểm toán nội bộ, thay vào đó Ban Kiểm soát chính là bộ phận thực hiện nhiệm vụ này.

ý kiến của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty:

Một số chỉ tiêu tài chính và kết quả SXKD cơ bản:       

[image: image7.emf]Chỉ tiêu 12/31/2011 12/31/2010 Tăng,giảm -

A. Tài sản ngắn hạn

173.100.520.337 156.893.703.117 16.206.817.220

1. Tiền

45.088.159.010 28.400.360.329 16.687.798.681

2. Các khoản đầu tư tài chính NH

0

3. các khoản phải thu 

23.131.585.159 23.955.791.167 -824.206.008

4. Hàng tồn  kho

100.951.294.641 100.969.537.720 -18.243.079

5. Tài sản ngắn hạn khác

3.929.481.527 3.568.013.901 361.467.626

B. Tài sản dài hạn

115.232.156.018 67.502.888.229 47.729.267.789

1. Các khoản phải thu dài hạn

0 0 0

2. Tài sản cố định

53.124.052.508 52.945.581.840 178.470.668

3. Bất động sản đầu tư

0 0 0

4. Các khoản đầu tư tài chính DH

0

4. Chi phí XDCB dở dang

1.793.232.727 1.793.232.727

5. Tài sản dài hạn khác

60.314.870.783 14.557.306.389 45.757.564.394

Tổng cộng tài sản

288.332.676.355 224.396.591.346 63.936.085.009

A. Nợ phải trả

109.506.751.363 96.633.327.094 12.873.424.269

1. Nợ ngắn hạn

105.616.139.907 93.506.403.216 12.109.736.691

2. Nợ dài hạn

3.890.611.456 3.126.923.878 763.687.578

B. Nguồn vốn

178.825.924.992 127.763.264.252 51.062.660.740

1. Nguồn vốn chủ sở hữu

178.825.924.992 127.763.264.252 51.062.660.740

Tổng cộng nguồn vốn

288.332.676.355 224.396.591.346 63.936.085.009



[image: image8.emf]Kết quả sản xuất kinh doanh Năm 2011 Năm 2010 Tăng, giảm -

1.Tổng Doanh thu và thu nhập

645.555.259.978           531.268.764.813          114.286.495.165       

- Doanh thu thuần về bán hàng

637.219.539.120               527.585.577.932              109.633.961.188           

- Doanh thu HĐTC

2.227.370.289                   1.222.579.085                  1.004.791.204               

- Thu nhập khác

6.108.350.569                   2.460.607.796                  3.647.742.773               

2.Tổng chi phí

618.554.230.743           506.057.947.122          112.496.283.621       

3.Tổng lợi nhuận trước thuế

27.001.029.235              25.210.817.691             1.790.211.544            

4.Lợi nhuận sau thuế TNDN

20.250.771.925              18.908.113.269             1.342.658.656            

        

Phân tích đánh giá:

- Doanh thu bán hàng năm 2011 (641,07 tỷ đồng) đạt 114,4% so với kế hoạch (560 tỷ đồng); tăng 20,76% (tương ứng tăng 110,22 tỷ đồng) so với năm 2010. Tổng doanh thu và thu nhập năm 2011 tăng 21,51% (tương ứng tăng 114,28 tỷ đồng) so với năm 2010. Tổng chi phí năm 2011 tăng 22,23% (tương ứng tăng 112,49 tỷ đồng) so với năm 2010. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2011 (27 tỷ đồng) đạt 100% so với kế hoạch (27 tỷ đồng) và tăng 7,1 % (tương ứng tăng 1,79 tỷ đồng) so với năm 2010. 

- Việc tuân thủ qui định hiện hành và thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT: Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai các quyết nghị của Đại hội; Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện và tích cực triển khai các chương trình cơ bản của năm 2011. Tuy nhiên, do tình hình thị trường bất động sản trầm lắng, chính sách tiền tệ chặt chẽ của Chính phủ, việc huy động vốn khó khăn, không hiệu quả…đã ảnh hưởng tới tiến độ dự án di dời. 
-.Công tác tổ chức họp và ban hành Nghị quyết: Hội đồng quản trị đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ, có các quyết định thống nhất, phù hợp, kịp thời trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của  Công ty.

- Công tác điều hành Công ty: Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty. 

VI. Các Công ty có liên quan

· Tổ chức nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà:  

 Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam

+ Địa chỉ: Tầng 4 Toà nhà Phú Điền, 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội
+ Số lượng cổ phần sở hữu: 
4.188.375
+ Giá trị theo mệnh giá: 

41.883.750.000 đồng

+ Tỷ lệ sở hữu: 


51%

· Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ: Không có.

· Đầu tư vào các công ty có liên quan: Không có.

VII. Tổ chức và nhân sự

a. Cơ cấu tổ chức của Công ty: 

Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp 2005. Các hoạt động của Công ty tuân theo Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Điều lệ Công ty bản sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/03/2011 là cơ sở chi phối cho mọi hoạt động của Công ty.

Trụ sở, chi nhánh Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà:
+ Trụ sở chính: 25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

+ Chi nhánh miền Nam: Lô 27, đường Tân Tạo, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

+ Chi nhánh miền Trung: 134 đường Phan Thanh, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

+ Các nhà máy, xí nghiệp sản xuất tại Hà Nội, Việt Trì và Nam Định.
b. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

· Số lượng cán bộ công nhân viên:  1.258 người

· Chính sách đối với người lao động: 

+ Chế độ làm việc: Công ty luôn thực hiện đảm bảo tuân thủ các chế độ đối với người lao động trong Công ty theo  các quy định trong Thoả ước lao động tập thể của Công ty và đúng  Luật Lao động.

+ Chính sách đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Việc đào tạo thường được tiến hành tại Công ty, ngoài ra Công ty cũng thường xuyên cử cán bộ công nhân viên đi học nâng cao tại các trường đại học, các trung tâm hoặc tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn để cập nhập kiến thức, thông tin mới.

+ Chính sách lương, thưởng và phúc lợi
 Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng theo ngành nghề hoạt động và đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của từng người. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2010 là 4,06 triệu đồng/người/tháng. Cụ thể:

 
Đối với lao động trực tiếp sản xuất: trả lương theo sản phẩm; Có phụ cấp cho số CNKT có tay nghề cao.

Đối với lao động gián tiếp: Trả lương theo vị trí và hiệu quả công việc. Có chế độ lương, thưởng và phụ cấp trách nhiệm, công tác phí cho những cán bộ, CNV đi công tác tại các thị trường vùng sâu vùng xa.

c. Những thông tin liên quan về tổ chức và nhân sự chủ chốt 

* Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành
1. Ông Trần Hồng Thanh – Tổng giám đốc

- Họ và tên: 

Trần Hồng Thanh

- Giới tính: 

Nam

- Ngày sinh: 
06/07/1963

- Quốc tịch: 

Việt Nam

- Dân tộc: 

Kinh

- Quê quán: 

Triệu Phong, Quảng Trị

- Địa chỉ thường trú: Số 30 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- SỐ CMND: 
010981593 
do Công an Hà Nội cấp ngày 30/11/2005

- Trình độ văn hoá: 
Đại học

- Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:

Tháng 02/1985 đến tháng 05/1994: Cán bộ phòng Kế hoạch nhà máy kẹo Hải Hà.

Tháng 06/1994 đến tháng 10/1995: Phó phòng Kinh doanh Công ty bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 11/1995 đến tháng 02/1999: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 03/1999 đến 1/2004: Phó Tổng giám đốc Công ty bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 02/2004 đến 12/2004: Phó Tổng giám đốc, uỷ viên HĐQT Công ty CP bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 01/2005 đến nay: Tổng Giám đốc, uỷ viên HĐQT Công ty; Tháng 4/2008: Bí thư Đảng uỷ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

- Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc, Uỷ viên HĐQT Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
Sở hữu cá nhân: 250.000 CP
Sở hữu đại diện nhà nước: 1.396.125 CP
Những người có liên quan: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Phó Tổng giám đốc

- Họ và tên: 


Nguyễn Thị Kim Hoa

- Giới tính: 


Nữ

- Ngày sinh: 

09/06/1965

- Quốc tịch: 


Việt Nam

- Dân tộc: 


Kinh

- Quê quán: 


Đại Cường, ứng hoà, Hà Tây

- Địa chỉ thường trú: Phòng 653 – H6 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- SỐ CMND: 
011077544 
do Công an Hà Nội cấp ngày 11/04/2009
- Trình độ văn hoá: 
Đại học

- Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư công nghệ thực phẩm

- Quá trình công tác:

Tháng 04/1989 đến 06/1999: Cán bộ kỹ thuật Công ty bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 07/1999 đến 08/2001: Phó phòng Kỹ thuật đầu tư và phát triển Công ty bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 09/2001 đến tháng 01/2004: Trưởng phòng Kỹ thuật đầu tư và phát triển Công ty bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 02/2004 đến tháng 01/2005: Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng Kỹ thuật đầu tư và phát triển Công ty CP bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 02/2005 đến nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc, Uỷ viên HĐQT Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
Sở hữu cá nhân: 112.500 CP
Những người có liên quan: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

3. Bà Đỗ Thị Kim Xuân – Kế toán trưởng
- Họ và tên: Đỗ Thị Kim Xuân

- Giới tính: 

Nữ

- Ngày sinh: 
25/02/1963

- Quốc tịch: 

Việt Nam

- Dân tộc: 

Kinh

- Quê quán: 

Quang Trung, Phú Xuyên, Hà Tây

- Địa chỉ thường trú: 34 Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- SỐ CMND: 
012684256 
do Công an Hà Nội cấp ngày 29/03/2004

- Trình độ văn hoá: 
Đại học

- Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:

Năm 1982 đến năm 1996: Chuyên viên kế toán nhà máy kẹo Hải Hà
Năm 1997 đến tháng 01/2004: Phó trưởng phòng tài vụ – Công ty bánh kẹo Hải Hà 
Tháng 2/2004: Kế toán trưởng Công ty CP bánh kẹo Hải Hà
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

Sở hữu cá nhân: 3.000 CP
Những người có liên quan: Bà Đỗ Thị Kim Oanh (chị ruột): 915 CP

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
* Tình hình biến động nhân sự của Ban điều hành: Không
* Quyền lợi của Ban điều hành và Kế toán trưởng:

· Tiền Lương, thưởng: Được hưởng đầy đủ các khoản tiền lương, thưởng, tiền ăn giữa ca theo chế độ, ngoài ra không có khoản thu nhập nào khác.

VIII. Thông tin về cổ đông và Quản trị Công ty

a. Tóm tắt lý lịch cá nhân của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
1. Ông Bùi Minh Đức – Chủ tịch HĐQT

- Họ và tên: 

Bùi Minh Đức

- Giới tính: 

Nam
- Ngày sinh: 

10/06/1956
- Quốc tịch: 

Việt Nam

- Dân tộc: 

Kinh

- Quê quán: 

Tam Điệp – Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú: 148 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP Hồ Chí Minh
- Số CMND: 023325605 do Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 01/06/2005
- Trình độ văn hoá: 

Cao học

- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Tháng 2/1975 đến tháng 09/1979: Đi bộ đội
Tháng 10/1979 đến tháng 03/1985: Sinh viên đại học Tài chính kế toán
Tháng 4/1985 đến tháng 10/1987: Kế toán tổng hợp Công ty vận tải- Tổng Công ty lương thực.

Tháng 11/1987 đến tháng 04/1988: Kế toán tổng hợp Công ty XNK Thuỷ sản
Tháng 5/1988 đến tháng 08/1992: Kế toán trưởng XN Thuỷ sản 26-6, Công ty XNK Thuỷ sản.

Tháng 9/1992 đến tháng 10/1995: Kế toán trưởng XN chế biến thuỷ sản Tín Nghĩa, Công ty cung ứng vật tư nuôi tôm xuất khẩu.

Tháng 11/1995 đến tháng 02/1997: Cán bộ phòng Tiêu thụ – Thị trường Nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội, Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam.

Tháng 03/1997 đến tháng 12/1997: Phó phòng Tiêu thụ – Thị trường Nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội, Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam.

Tháng 01/1998 đến tháng 03/1999: Trưởng phòng Tiêu thụ – Thị trường Nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội, Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam.

Tháng 04/1999 đến tháng 07/2000: Phó phòng phụ trách phòng Thị trường Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam.

Tháng 08/2000 đến tháng 08/2004: Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty DV và VT thuốc lá, Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam.

Tháng 09/2004 đến tháng 12/2009: Giám đốc Công ty TM Thuốc lá thuộc Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam.

Từ tháng 01/2010 đến nay: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam. Tháng 12/2010: Chủ tịch HĐQT Công ty CP bánh kẹo Hải Hà
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc TCT Thuốc lá Việt Nam 
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP bánh kẹo Hải Hà: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Công ty thực phẩm miền Bắc
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

Sở hữu cá nhân: Không
Sở hữu đại diện nhà nước: 1.396.125 CP
Những người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2. Bà Trần Thị Hoàng Mai – Uỷ viên HĐQT
- Họ và tên: 

Trần Thị Hoàng Mai

- Giới tính: 

Nữ

- Ngày sinh: 

20/12/1969

- Quốc tịch: 

Việt Nam

- Dân tộc: 

Kinh

- Quê quán: 

Phong Chương, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ thường trú: 101-104 K1 phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- SỐ CMND: 

011440299 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 04/06/2007
- Trình độ văn hoá: 
Cao học

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Quá trình công tác:

Năm 1993 đến tháng 09/1995: Chuyên viên Văn phòng Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.
Tháng 10/1995 đến tháng 02/2003: Phó Văn phòng Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.
Tháng 3/2003 đến tháng 03/2006: Phó phòng Tổ chức – lao động tiền lương Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.
Tháng 04/2006 đến nay: Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP bánh kẹo Hải Hà: Uỷ viên HĐQT
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

Sở hữu cá nhân: Không

Sở hữu đại diện nhà nước: 1.396.125 CP
Những người có liên quan: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty: Không

3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Uỷ viên HĐQT

- Họ và tên: 

Nguyễn Mạnh Tuấn
- Giới tính: 

Nam
- Ngày sinh: 

07/10/1971
- Quốc tịch: 

Việt Nam

- Dân tộc: 

Kinh

- Quê quán: 

Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 93 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ: Phòng 2408 nhà 34T Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, HN

- Số CMND: 011500885  do Công an TP Hà Nội cấp ngày 21/05/2001
- Trình độ văn hoá: 

Đại học

- Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Tháng 4/1993: Công tác tại phòng Kinh doanh, Công ty bánh kẹo Hải Hà
Năm 2000: Phó phòng Kinh doanh, Công ty bánh kẹo Hải Hà
Năm 2005: Trưởng phòng Vật tư, Công ty CP bánh kẹo Hải Hà

Tháng 3/2012: Uỷ viên HĐQT Công ty CP bánh kẹo Hải Hà.
- Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng Vật tư  Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ  ở các tổ chức khác: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

Sở hữu cá nhân: 46.200 CP
Những người có liên quan: 
+ Bà Phạm Thị Tú Oanh (vợ): 74.200 CP 

+ Công ty TNHH XNK Trang thiết bị y tế BMS (bà Oanh làm giám  

             đốc): 327.600 CP

· Các khoản nợ đối với Công ty: Không

4. Ông Trần Hồng Thanh – Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc: 
Kê khai trong phần Ban điều hành

5. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc: 
Kê khai trong phần Ban điều hành.
6. Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát

- Họ và tên: 

Nguyễn Thị Thuý Hồng

- Giới tính: 

Nữ

- Ngày sinh: 

08/11/1969

- Quốc tịch: 

Việt Nam

- Dân tộc: 

Kinh

- Quê quán: 

Vũ Trung, Kiến Xương, Thái Bình

- Địa chỉ thường trú: 75B, tổ 4, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

- Số CMND: 011723432 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 30/12/2005

- Trình độ văn hoá: 

Cao học

- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Quá trình công tác:

Năm 1993 đến năm 1995: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.
Năm 1995 đến năm 2003: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán, thành viên Ban kiểm soát  Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.
Năm 2003 đến nay: Phó phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.
- Chức vụ hiện tại: Phó phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP bánh kẹo Hải Hà: Trưởng Ban kiểm soát
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

Sở hữu cá nhân: Không
Những người có liên quan: Ông Nguyễn Văn Sơn (chồng): 5.055 CP
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

7. Bà Ngô Thị Thanh Thuỷ – Thành viên BKS
- Họ và tên: 

Ngô Thị Thanh Thuỷ
- Giới tính: 

Nữ
- Ngày sinh: 

24/09/1970
- Quốc tịch: 

Việt Nam

- Dân tộc: 

Kinh

- Quê quán: 

Hải Phòng

- Địa chỉ thường trú: 2/63, ngõ 191 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Hà Nội

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, toà nhà 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm,HN

- Số CMND: 012859806 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 07/09/2006
- Trình độ văn hoá: 

Đại học

- Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân tài chính, Thạc sỹ QTKD
- Quá trình công tác:

Năm 1996 – 2002: Kế toán Ngân hàng nhà nước Hải Phòng
Năm 2002 – 2004: Kế toán Ngân hàng Đầu tư Việt Nam

Năm 2004 – 2006: Kế toán Ngân hàng MHB Hà Nội

Năm 2006 – 2008: Phó Ban quản lý dự án TDAED – Ngân hàng MHB

Năm 2008 – 2010: Phó giám đốc phụ trách Công ty CP Chứng khoán MHB Hà Nội; Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán MHB

Tháng 3/2012: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Hà
- Chức vụ hiện tại: Thư ký hội đồng thành viên ngân hàng MHB; Uỷ viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán MHB.
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

Sở hữu cá nhân: 0 CP

Sở hữu đại diện CTCP Chứng khoán MHB: 542.700 CP

Những người có liên quan: Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

8. Bà Đỗ Thu Hà– Thành viên BKS

- Họ và tên: 

Đỗ Thu Hà

- Giới tính: 

Nữ

- Ngày sinh: 

07/10/1975

- Quốc tịch: 

Việt Nam

- Dân tộc: 

Kinh

- Quê quán: 

Hà Bắc

- Địa chỉ thường trú: Số 13 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Số CMND: 011772100 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 30/07/1998
- Trình độ văn hoá: 

Cao học

- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:

Năm 1997 đến nay: Chuyên viên kế toán phòng Tài vụ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà
- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ  ở các tổ chức khác: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

Sở hữu cá nhân: Không
Những người có liên quan: Không
· Các khoản nợ đối với Công ty: Không

b. Thông tin về hoạt động của HĐQTvà Ban kiểm soát
1.1 Hoạt động của HĐQT:

Hoạt động theo Điều lệ Công ty, quy chế làm việc của HĐQT và Luật doanh nghiệp. HĐQT đã ban hành và giám sát việc thực hiện Quy chế quản trị nội bộ, quy chế quản lý tài chính Công ty. 
HĐQT Công ty đã có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHCĐ đã giao phó, các chỉ tiêu tài chính và SXKD của Công ty đều tăng trưởng từ 5-20%, thu nhập và đời sống của CBCNV ổn định, vốn của cổ đông được bảo toàn và phát triển. 

Các thành viên HĐQT đã khẳng định được trách nhiệm và vai trò của mình trong việc giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư, chiến lược và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các kỳ họp, HĐQT đã xem xét kết quả sản xuất của từng quý, tham gia nhận định, đánh giá tình hình và vạch ra những định hướng, biện pháp chiến lược tháo gỡ những khó khăn để thực hiện các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.

Cụ thể hoạt động của HĐQT trong năm 2011 như sau:

- HĐQT tổ chức 01 phiên họp ĐHCĐ thường niên để thông qua các quyết định về định hướng phát triển HAIHACO, tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo tài chính, phân chia lợi nhuận, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Đã tổ chức 04 phiên định kỳ, 03 phiên bất thường để đưa  ra các quyết định về thực hiện phát hành cổ phiếu, nhân sự, cơ cấu tổ chức, đầu tư...
Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển của Công ty, trong năm 2012 HĐQT sẽ thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây:
· Xem xét phê duyệt Hợp đồng hợp tác đầu tư và Quyết định thành lập pháp nhân mới để thực hiện Dự án Hợp tác đầu tư khai thác khu đất tại 25 Trương Định, Hà Nội với đối tác mới được lựa chọn là “Liên danh CTCP hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và Công ty TNHHMTV đầu tư xây lắp và phát triển nhà”
Ngoài nhiệm vụ chiến lược trên, HĐQT tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thông thường khác bao gồm:

- Hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ có liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và điều chỉnh điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh.
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành thực hiện các mục tiêu đặt ra theo nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn khác của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tổ chức thực hiện tốt Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế quản lý tài chính, đảm bảo Công ty phát triển bền vững, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.
1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát: 

Theo quy chế hoạt động của BKS, Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát họp định kỳ một quý một lần. Nội dung các cuộc họp thường kỳ là lấy ý kiến các thành viên của Ban để xem xét việc chấp hành của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà theo các chính sách, chế độ của Nhà nước; tính hợp lý của các số liệu được trình bày trên báo cáo tài chính; Thực hiện việc kiểm soát theo các chuẩn mực kế toán Việt nam. 

Cụ thể hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2011:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty; thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2011;
- Thẩm định báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà về việc đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2011 trước khi trình đại hội đồng cổ đông trong phiên họp ngày 24/03/2012;
- Tham gia ý kiến trong lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành của nhà nước, công ty trong công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản...  tại Công ty;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT công ty theo thư mời;

- Trong năm Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012:

-  Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty; Rà soát Điều lệ Công ty, hệ thống văn bản quy định của Công ty; Kiến nghị sửa đổi cho phù hợp các quy định Nhà nước hiện hành và nâng cao hiệu quả Công ty.
- Kiểm tra thực hiện các quy định về hạch toán kế toán, quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, huy động vốn, mua nguyên vật liệu tại các xí nghiệp, chi nhánh và văn phòng Công ty.

- Kiểm tra, thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành.
1.3. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: 

Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định quản lý của Công ty; Bổ sung hoặc sửa đổi cho phù hợp với các quy định Nhà nước hiện hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh Công ty. Thực hiện tốt quy chế quản trị nội bộ, quy chế quản lý tài chính của Công ty.
1.4. Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 

- Hội đồng quản trị: 
4/5 thành viên

- Ban TG§: 

2/2 thành viên

- Ban Kiểm soát: 
3/3 thành viên

c. Các dữ liệu thống kê về cổ đông
* Tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền tham dự đại hội tại ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2012)

1. Trong nước:

· Tổ chức: 

+ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam: Số lượng chứng khoán nắm giữ là 4.188.375 CP, chiếm tỷ lệ 51% so với Vốn điều lệ.

+ CTCP Chứng khoán Ngân hàng PT Nhà đồng bằng SCL: Số lượng chứng khoán nắm giữ là 542.700 CP, chiếm tỷ lệ 6,61% so với Vốn điều lệ.

+ 17 tổ chức khác: Số lượng chứng khoán nắm giữ là 535.401 CP, chiếm tỷ lệ 6,52% so với Vốn điều lệ.

· Cá nhân:

748 người: Số lượng chứng khoán nắm giữ là 2.929.974 CP, chiếm tỷ lệ 35,68% so với Vốn điều lệ.

2. Nước ngoài:

· Tổ chức: 2 tổ chức với Số lượng chứng khoán nắm giữ là 8.600 CP, chiếm tỷ lệ 0,1% so với Vốn điều lệ.

· Cá nhân: 7 người, số lượng chứng khoán nắm giữ là 7.450 CP, chiếm tỷ lệ 0,09% so với Vốn điều lệ.

* Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:

1. Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 4 Toà nhà Phú Điền, 83A Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, HN
- Ngành nghề hoạt động: Sản xuất, chế biến và kinh doanh thuốc lá; Kinh doanh trong ngành công nghiệp thực phẩm, ngân hàng, sản xuất nước tinh khiết, sản xuất rượu, sản xuất trà giải độc, đầu tư vào ngành bảo hiểm…

- Số lượng cổ phần sở hữu: 
4.188.375 CP

- Giá trị theo mệnh giá: 
41.883.750.000 đồng

- Tỷ lệ sở hữu: 


51%

2. CTCP Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long
- Địa chỉ: 236 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giấy phép ĐKKD số: 4103005787 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 25/12/2006.

- Số lượng cổ phần sở hữu: 
542.700 CP

- Giá trị theo mệnh giá: 
5.427.000.000 đồng

- Tỷ lệ sở hữu: 


6,61%

IX. Các thông tin khác
1. Các sự kiện tiêu biểu trong năm:
· Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được tổ chức vào ngày 26/03/2011 với sự tham gia của 34 cổ đông, đại diện cho 4.301.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tại đại hội, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp ý kiến cho Công ty và nhất trí cao với các vấn đề, nội dung do HĐQT đề xuất và xin ý kiến.
  [image: image9.jpg]



     Đại hội đồng cổ đông thường viên Công ty  (ngày 26/03/2011)
- Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2011-2016). Đại hội diễn ra từ cấp tổ, bộ phận, nhà máy, Xí nghiệp thành viên và tâm điểm là Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty (được tổ chức vào ngày 16/07/2011), là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, sôi nổi của Đoàn viên và tổ chức Công đoàn, góp phần nâng cao ý thức tổ chức, niềm tự hào, trách nhiệm của CBCNV trong toàn Công ty.
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Lãnh đạo Công đoàn cấp trên và đ/c TGĐ Công ty lên tặng hoa

BCH Công đoàn Công ty Khoá 26
- Ngoài việc tập trung thực hiện tốt kế hoạch SXKD, các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trong Công ty vẫn được duy trì phát triển, tạo được không khí vui tươi, sôi nổi, phấn khởi, động viên tinh thần cho anh chị em CBCNV trong toàn Công ty.
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Hội thi nấu ăn nhân ngày 08/03/2011

2. Các hoạt động xã hội

- Công ty nhận phụng dưỡng 03 Mẹ Việt Nam anh hùng;
- ủng hộ Quỹ vì người nghèo Thành phố, Quỹ trẻ em tàn tật, chất độc màu da cam, Hội người mù, đồng bào bị bão lụt và tham gia đóng góp vào các hoạt động từ thiện khác do địa phương và TCT Thuốc lá Việt Nam phát động.

3. Hoạt động chăm sóc nhà đầu tư

Hoạt động chăm sóc nhà đầu tư luôn là một nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển lâu dài, nhằm thu hút sự quan tâm chú ý của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu HHC.
Công ty đã định kỳ thực hiện công bố các tin tức, thông cáo báo chí cũng như các báo cáo tài chính tại Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và gửi đến nhà đầu tư thông qua hình thức gửi thư, trang web Công ty và thông qua các Công ty chứng khoán.
Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ chia sẻ và các ý kiến đóng góp từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, để có những định hướng và biện pháp tích cực hơn nữa trong việc xây dựng Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà phát triển ngày càng bền vững và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ./.
Nơi nhận: 




            Tổng giám đốc

· UBCKNN;

· Sở giao dịch chứng khoán HN;
· H§QT; BKS;
· Lưu: VT, VP.
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		Kết quả sản xuất kinh doanh		Năm 2011		Năm 2010		Tăng, giảm -

		1.Tổng Doanh thu và thu nhập		645,555,259,978		531,268,764,813		114,286,495,165

		- Doanh thu thuần về bán hàng		637,219,539,120		527,585,577,932		109,633,961,188

		- Doanh thu HĐTC		2,227,370,289		1,222,579,085		1,004,791,204

		- Thu nhập khác		6,108,350,569		2,460,607,796		3,647,742,773

		2.Tổng chi phí		618,554,230,743		506,057,947,122		112,496,283,621

		3.Tổng lợi nhuận trước thuế		27,001,029,235		25,210,817,691		1,790,211,544

		4.Lợi nhuận sau thuế TNDN		20,250,771,925		18,908,113,269		1,342,658,656
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		Stt		Diễn giải		Năm 2011		Năm 2010

						(%)		(%)

		I		Về cơ cấu tài sản, nguồn vốn

				Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản		60.03		69.92

				Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản		39.97		30.08

				Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		37.98		43.06

				Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		62.02		56.94

		II		Về tỷ suất lợi nhuận

				Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu thuần		3.18		3.58

				Tỷ suất LN sau thuế/tổng tài sản		7.02		8.43

				Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ		24.66		34.54
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		Chỉ tiêu		12/31/11		12/31/10		Tăng,giảm -

		A. Tài sản ngắn hạn		173,100,520,337		156,893,703,117		16,206,817,220

		1. Tiền		45,088,159,010		28,400,360,329		16,687,798,681

		2. Các khoản đầu tư tài chính NH						0

		3. các khoản phải thu		23,131,585,159		23,955,791,167		-824,206,008

		4. Hàng tồn  kho		100,951,294,641		100,969,537,720		-18,243,079

		5. Tài sản ngắn hạn khác		3,929,481,527		3,568,013,901		361,467,626

		B. Tài sản dài hạn		115,232,156,018		67,502,888,229		47,729,267,789

		1. Các khoản phải thu dài hạn		0		0		0

		2. Tài sản cố định		53,124,052,508		52,945,581,840		178,470,668

		3. Bất động sản đầu tư		0		0		0

		4. Các khoản đầu tư tài chính DH						0

		4. Chi phí XDCB dở dang		1,793,232,727				1,793,232,727

		5. Tài sản dài hạn khác		60,314,870,783		14,557,306,389		45,757,564,394

		Tổng cộng tài sản		288,332,676,355		224,396,591,346		63,936,085,009

		A. Nợ phải trả		109,506,751,363		96,633,327,094		12,873,424,269

		1. Nợ ngắn hạn		105,616,139,907		93,506,403,216		12,109,736,691

		2. Nợ dài hạn		3,890,611,456		3,126,923,878		763,687,578

		B. Nguồn vốn		178,825,924,992		127,763,264,252		51,062,660,740

		1. Nguồn vốn chủ sở hữu		178,825,924,992		127,763,264,252		51,062,660,740

		Tổng cộng nguồn vốn		288,332,676,355		224,396,591,346		63,936,085,009
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